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      ỦY BAN NHÂN DÂN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    


        Số: 132/BC-UBND
                  Quảng Ngãi, ngày  12  tháng 12 năm 2006

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 2006

 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007

************

A/ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC NĂM 2006

I- Lĩnh vực kinh tế

1. Về Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp 

Trong năm 2006, tình hình sản xuất CN-TTCN trên địa bàn thành phố tiếp tục ổn định và phát triển khá. Tốc độ tăng trưởng của các ngành hàng thế mạnh của thành phố duy trì ở mức độ cao như: Chế biến gỗ và sản  phẩm từ gỗ, chế biến thuỷ, hải sản xuất khẩu, công nghiệp may mặc, sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ, … Giá trị sản xuất CN-TTCN năm 2006 (giá SS 1994) ước thực hiện 334 tỷ đồng, đạt 100,3% KH năm, tăng 20,1% so với năm 2005. Đã phát triển mới 80 cơ sở sản xuất CN-TTCN, giải quyết việc làm cho 230 lao động; đến nay, trên địa bàn thành phố có 1.729 cơ sở sản xuất CN-TTCN, với 6.434 lao động.

Tuy nhiên, các cơ sở sản xuất CN-TTCN trên địa bàn còn mang tính chất nhỏ lẻ, tự phát, công nghệ và thiết bị còn lạc hậu và xen lẫn trong các khu dân cư. Việc xây thực hiện xây dựng các cụm công nghiệp của thành phố và các điểm CN-TTCN của các xã, phường còn chậm; việc xử lý vệ sinh môi trường gặp nhiều khó khăn, một số mặt hàng thực phẩm chế biến từ thịt bò, thịt heo tiêu thụ chậm do ảnh hưởng của dịch lở mồm long móng ở gia súc.

2. Về Thương mại - dịch vụ 

Sau khi thành phố Quảng Ngãi được thành lập, ngành TM-DV trên địa bàn thành phố đã phát triển rất nhanh, thu hút được nhiều nhà đầu tư trong và ngoài thành phố đầu tư xây dựng, mở rộng các loại dịch vụ, siêu thị, nhà hàng trên địa bàn thành phố. Thành phố đã phối hợp các ngành ở tỉnh nghiên cứu và xây dựng phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ Quảng Ngãi, khảo sát và chọn địa điểm xây dựng chợ đầu mối phía Tây và chợ rau quả phía Nam thành phố. Đã phê duyệt phương án di dời và bồi thường - giải phóng mặt bằng trụ sở HTX giao thông - vận tải Quảng Ngãi để bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư xây dựng siêu thị.      

Năm 2006, tổng doanh thu ước thực hiện 2.997 tỷ đồng, đạt 123,84% KH năm, so với năm trước tăng 52,1% (riêng dịch vụ vận tải ước thực hiện 172 tỷ, đạt 101,18% KH năm, tăng 20,3% so với năm 2005). Trong năm 2006, đã tăng thêm 361 hộ kinh doanh, giải quyết việc làm được 649 lao động; đến nay, trên điạ bàn thành phố có 8.204 hộ kinh doanh, với 14.042 lao động.  

Những tồn tại cần quan tâm tập trung giải quyết trong lĩnh vực TM-DV là: Chậm thực hiện quy hoạch ngành trên địa bàn thành phố; hệ thống chợ trên địa bàn đang quá tải, cơ sở hạ tầng đang xuống cấp nhưng chậm đầu tư nâng cấp và chuyển đổi mô hình quản lý cho phù hợp để đạt hiệu quả hơn.  

3. Về sản xuất nông nghiệp

Sản lượng lương thực cây có hạt 12.129 tấn, đạt 102,8% KH năm, tăng 1,48% so với năm trước; trong đó, sản lượng lúa 8.142 tấn, đạt 99,78% KH năm, NSBQ đạt 60 tạ/ha. Diện tích gieo trồng được tưới 3.400 ha, đạt 100% KH năm.  Tổng đàn bò hiện có 6.955 con, đạt 91,51% KH năm, tăng 0,65% so với năm 2005 (trong đó bò lai 6.047 con, chiếm 86,94% tổng đàn, đạt 89,45% KH năm). Tổng đàn heo 14.377 con, đạt 51,35% KH năm, giảm 47,94% so với năm trước. 

Kết quả sản xuất nông nghiệp năm 2006: Giá trị sản xuất nông nghiệp (giá SS 94) ước thực hiện 107 tỷ đồng, đạt 100,9% KH năm, tăng 5,9% so với năm 2005, trong đó: Giá trị sản xuất ngành trồng trọt 53 tỷ đồng, đạt 103,9% KH năm; chăn nuôi 54 tỷ đồng, đạt 98,18% KH năm.

Đã thành lập HTX sản xuất kinh doanh rau an toàn xã Nghĩa Dũng và đi vào hoạt động. Tổ chức tiêm vắc xin phòng dịch cúm gia cầm và bệnh lở mồm, long móng ở gia súc năm 2006 trên địa bàn; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra; đã khảo sát và quy hoạch thêm điểm bán gia cầm sống ở chợ Quảng Phú (chợ Ông Bố).  

 Trong sản xuất nông nghiệp vẫn còn một số tồn tại đó là: Các mô hình  sản xuất cây, con giống chậm được nhân rộng; xây dựng cánh đồng sản xuất nông nghiệp đạt giá trị 100 triệu đồng/ha/năm chưa thực hiện đựơc; tình hình nợ đọng thuỷ lợi phí chậm được khắc phục; công tác quản lý và sản xuất kinh doanh của các HTX dịch vụ  nông nghiệp còn nhiều hạn chế thiếu linh hoạt; dịch cúm gia cầm và bệnh lở mồm, long móng ở gia súc đã ảnh hưởng đến thu nhập cuả một bộ phận nông dân.

4. Thu - chi ngân sách.

Tổng thu ngân sách ước thực hiện 123,18 tỷ đồng, đạt 105,43% KH năm, tăng 60,1% so với năm 2005; trong đó, thu tiền sử dụng đất 34 tỷ đồng, đạt 87,2% KH năm, thuế ngoài quốc doanh 59,706 tỷ đồng, đạt 108,36% KH năm, thuế chuyển quyền sử dụng đất 3,949 tỷ đồng, đạt 151,88% KH năm… 

Trong năm đã triển khai nhiều biện pháp tốt trong công tác thu thuế; đã tổ chức đối thoại với 123 doanh nghiệp, công ty là đối tượng nộp thuế để hướng dẫn, giải thích về các chính sách thuế hiện hành. Tuy vậy, những tồn tại cần khắc phục trong công tác thu ngân sách đó là: Chưa khai thác tốt các nguồn thu, nhất là các khỏan thu từ dịch vụ thuê nhà, dịch vụ ăn uống, các khoản phí, lệ phí; tình trạng nợ đọng thuế nhà đất, thuế nông nghiệp ở một số địa phương còn nhiều; việc thu tiền sử dụng đất không đạt kế hoạch do một số dự án về đấu giá quyền sử dụng đất của thành phố và xã, phường thực hiện chậm.  

Tổng chi ngân sách ước thực hiện 81,772 tỷ đồng, bằng 100% KH năm, tăng 17,4% so với năm 2005; trong đó, chi đầu tư phát triển 12,05 tỷ đồng, bằng 100% KH năm, tăng 30,7% so với năm 2005 và chi thường xuyên 69,722 tỷ đồng, bằng 100% KH năm, tăng 10,6% so với năm 2005.  

II- Xây dựng cơ bản

 1. Kế hoạch năm 2006


Kế hoạch vốn tỉnh giao 48,803 tỷ đồng; trong đó: Vốn NSTT+NSĐP 46,983 tỷ đồng (bao gồm 25 danh mục DA), vốn chương trình mục tiêu 1,820 tỷ đồng.  

Kế hoạch vốn đầu tư của thành phố là 12,610 tỷ đồng: Gồm vốn đầu tư XDCB 9,475 tỷ đồng, vốn đầu tư xây dựng các KDC khai thác quỹ đất 01 tỷ đồng và vốn giao thông khối phố, vá ổ gà, ... 2,135 tỷ đồng. Trong đó: vốn đầu tư XDCB 52 danh mục công trình, vốn giao thông thôn - khối phố 55 danh mục công trình, vốn khai thác từ quỹ đất 26 DA đầu tư xây dựng các khu dân cư.

2. Kết quả thực hiện 

Ngay từ đầu năm, UBND thành phố đã chỉ đạo các chủ đầu tư xây dựng tiến độ thực hiện các DA; đẩy mạnh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp và đầu tư xây dựng mới; tăng cường công tác kiểm tra, tổ chức trực báo và giải quyết những vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB; trong đó tập trung các công trình trọng điểm, đó là: Dự án Vườn hoa Ba Tơ (giai đoạn 1+2), đường Thành Cổ - Núi Bút, đường Chu Văn An (Đoạn Ngã 5 Mới - Hùng Vương), đường Trương Định, đường Phan Bội Châu, khu TĐC cho nhân dân trong vùng quy hoạch KCN Quảng Phú, khu TĐC đường Nguyễn Tự Tân, khu tái định cư phía Tây đường Phạm Văn Đồng, đường Phan Đình Phùng nối dài, Cầu qua kênh Thạch Nham thuộc DA mở rộng Nghĩa địa thành phố. Tích cực phối hợp với các ngành của tỉnh để giải quyết những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng của một số dự án như: đường Nguyễn Công Phương, Nguyễn Trãi, Nhà máy bia Sài Gòn-Quảng Ngãi, Trung tâm thương mại tỉnh, cơ sở hạ tầng ngoài hàng rào Bệnh viên đa khoa tỉnh...

Đồng thời, UBND thành phố đã tăng cường chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương lập các thủ tục đối với các công trình chuẩn bị đầu tư năm 2006 để thực hiện đầu tư năm 2007; chú trọng đúng mực đến việc lập thủ tục để xây dựng các khu dân cư, giao thông thôn - khối phố, thoát nước tình thế, nâng cấp sửa chữa và xây dựng mới trường học, trạm y tế. 

Tổng giá trị giải ngân ước thực hiện 58,268 tỷ đồng; trong đó, vốn tỉnh giao là 48,268 tỷ đồng, đạt 98,9% KH năm (vốn NSTT+NSĐP 46,983 tỷ đồng, đạt 100% KH năm; vốn chương trình mục tiêu 1,285 tỷ đồng, đạt 70,6% KH năm); vốn thành phố là 10 tỷ đồng, đạt 79,3% KH năm. 


(Có Báo cáo chi tiết riêng).

III- Tài nguyên - môi trường và Quản lý đô thị 

1. Tài nguyên - môi trường 

Đã cấp 5.002 giấy CN QSD đất, đạt 83,3% KH năm, tăng 21,3% so với năm 2005. Lập thủ tục thu hồi, giao đất cho 34 đơn vị, với tổng diện tích 86,92 ha; thu hồi đất của 890 hộ (42,04 ha); giao đất tái định cư cho 181 hộ gia đình, cá nhân để xây dựng nhà ở, với tổng diện tích 17.976 m2 (các hộ này thuộc diện giải toả thuộc các dự án của thành phố  và Tỉnh). Thực hiện công tác đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho 2.612 trường hợp theo Thông tư số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 của liên Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên - Môi trường. 

Nguyên nhân công tác cấp giấy CN QSD đất không đạt kế hoạch đề ra: nhiều hộ sử dụng đất không có giấy tờ hợp pháp phải tốn nhiều thời gian để thẩm tra, xác minh nguồn gốc đất; đất lấn chiếm sử dụng trái phép, đất sử dụng sai mục đích, quy hoạch chưa đựơc xử lý dứt điểm; cán bộ địa chính ở xã, phường phải kiêm nhiệm nhiều công việc, nhất là tham gia vào công tác bồi thường GPMB các dự án trên địa bàn; bên cạnh đó tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của một số cán bộ địa chính ở xã, phường và thành phố còn có biểu hiện sách nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân; 

Công tác vệ sinh môi trường: Ngay từ đầu năm đã tổ chức ra quân trồng cây xanh tại KDC đê bao trong dịp Tết Bính Tuất 2006 và thực hiện tháng hành động về nếp sống văn minh đô thị, bước đầu đã nâng cao được ý thức của nhân dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị. Duy trì vệ sinh môi trường ở đường phố, hẽm phố, khu dân cư, cơ quan và trường học. Phát động các đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường ở nơi cộng cộng và khu dân cư nhân kỷ niệm các ngày lễ, tết, Tuần lễ quốc gia nước sạch, VSMT. Đã hoàn thành việc lập sổ bộ thu phí nước thải của 9 xã, phường và lập tờ khai cho 203 hộ gia đình, cơ sở sản xuất CN-TTCN, nhà hàng, khách sạn thuộc phường Trần Hưng Đạo là đối tượng thu phí nước thải (tự khai thác nước ngầm). Đã triển khai thực hiện tháng hành động tiêu trùng, khử độc vệ sinh môi trường. Phối hợp với Sở Tài nguyên – Môi trường lắp đặt panô tuyên truyền bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố. 

Tình hình vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố vẫn là vấn đề bức xúc hiện nay; tuy nhiên, công tác quản lý môi trường chưa được tốt, một số điểm gây ô nhiễm môi trường vẫn chưa có biện pháp khắc phục triệt để; nhiều hộ gia đình ở các khu dân cư chưa đăng ký xử lý rác thải theo quy định.

2. Về Quản lý đô thị

Đã thực hiện duy tu bảo dưỡng, sửa chữa, vá ổ gà một số tuyến, đoạn đường xuống cấp, hư hỏng và thoát nước tình thế; bổ sung, làm mới, thay thế, sửa chữa và dịch chuyển vị trí các biển báo giao thông trong đô thị. Công tác chuyên môn của ngành như: thẩm định thiết kế, quy hoạch, cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ được tổ chức thực hiện đạt yêu cầu và đúng thời gian quy định. Công tác quản lý quy hoạch, thực hiện quy hoạch được tăng cường; đang khảo sát lập quy hoạch chi tiết trung tâm xã Nghĩa Dũng, Nghĩa Dõng và phần còn lại của phường Nghĩa Chánh, Quảng Phú. 
Đã kiểm tra, lập biên bản 67 trường hợp xây dựng nhà ở trái phép; đã ra quyết định xử lý vi phạm hành chính 65 trường hợp, với tổng số tiền xử phạt 45,6 triệu đồng. Tổ chức lực lượng chấn chỉnh lại việc các kinh doanh trái phép tại khu vực Quảng trường tỉnh (đường Phạm Văn Đồng). Tuy nhiên, công tác quản lý trật tự công công chưa đạt yêu cầu đề ra; tình trạng lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để buôn bán vẫn còn xảy ra; việc đánh số nhà các tuyến đường có tên trong nội thành thực hiện chậm và chưa đảm bảo theo xu hướng phát triển chung của thành phố; công tác quản lý đô thị ở một số xã, phường còn nhiều hạn chế, có lúc, có việc còn thả nỗi, đùn đẩy trách nhiệm, ngại va chạm.

IV- Lĩnh vực văn hoá - xã hội 

1. Về Y tế 
Tổ chức thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia. Chủ động giám sát theo dõi, tích cực triển khai khống chế không để các dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Phối hợp với Trung tâm truyền thông giáo dục sức khoẻ tỉnh tổ chức lớp tập huấn công tác phòng chống cúm A (H5N1) cho cán bộ điều trị và cán bộ y tế xã, phường. Tiếp tục thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng còn 11%, giảm 1,47% so với năm trước. Vận động nhân dân xây dựng mới 600 hố xí hợp vệ sinh, đạt 75% KH năm. Tổ chức tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm cho các dịch vụ ăn uống, cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm; đồng thời cấp giấy chứng nhận vệ sinh ATTP cho các cơ sở đủ điều kiện. Đã được tỉnh cấp bằng công nhận y tế phường Nghĩa Lộ và xã Nghĩa Dõng đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2001-2010.

Mặt hạn chế trong lĩnh vực này là: chất lượng chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân chưa cao; tinh thần, thái độ phục vụ bệnh nhân từng lúc, từng nơi chưa toàn tâm; việc chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ em ở một số xã, phường chưa đạt kế hoạch đề ra; công tác quản lý y dược tư nhân trên địa bàn chưa chặt chẽ; sự phối hợp giữa phòng Y tế và Trung tâm y tế chưa chặt chẽ trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn; việc xây dựng xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế còn chậm.

2. Về Giáo dục 

Hoàn thành việc tổng kết năm học 2005-2006, công nhận hoàn thành chương trình bậc Tiểu học đạt 99,9%; tốt nghiệp THCS đạt 99,2%. Tổ chức tốt ngày khai trường năm học 2006-2007, năm học mới đã huy động được 3.503 cháu ra lớp thuộc hệ mầm non, đạt 70,34% KH năm, giảm 0,4% so với năm trước; Tiểu học có 8.214 em, đạt 93,34% KH, giảm 7,56% và THCS có 8.891 em, đạt 95,1% KH, giảm 3,3%. Triển khai thực hiện cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”. Đã tiến hành khảo sát để xây dựng Đề án phổ cập giáo dục bậc THPT giai đoạn 2006-2010 trên địa bàn. Đã được tỉnh công nhận trường THCS Trần Hưng Đạo đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2001-2010, nâng tổng số trường chuẩn Quốc gia trên địa bàn thành phố là 09 trường và thành phố là đơn vị tiếp tục giữ chuẩn PCGD tiểu học, THCS. Trường Tiểu học Nguyễn Nghiêm là đơn vị đầu tiên trong ngành giáo dục của tỉnh đón nhận Huân chương lao động hạng 3. Hoàn thành tổng kết 04 năm thực hiện đổi mới sách giáo khoa cấp THCS và hoàn thành việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý ở các trường học của thành phố. 
 3. Về Dân số - Gia đình và trẻ em

 Tổ chức lễ ra quân và phát động chiến dịch tăng cường truyền thông lồng ghép dịch vụ sức khoẻ sinh sản/ KHH gia đình năm 2006 tại các xã, phường. Kết quả thực hiện các biện pháp tránh thai đạt 100,57% KH năm, tăng 9% so với năm 2005. Nhân dịp Tết Nguyên đán 2006, Quốc tế thiếu nhi 1/6, Tết trung thu  đã tổ chức thăm, tặng quà cho 140 lượt cháu mồ côi, khuyết tật khó khăn và cấp học bổng 40 em nghèo vượt khó học giỏi năm học 2005-2006, ... Đã đưa 05 cháu bị tim bẩm sinh đi phẩu thuật tại Bệnh viện TW Huế. Cấp phát 1.729 thẻ khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 06 tuổi. Nhân ngày gia đình Việt Nam 28/6, tổ chức Hội thi kiến thức gia đình lần thứ II – 2006, có 07 xã, phường tham gia.

Tuy nhiên, công tác dân số-gia đình và trẻ em vẫn còn tồn tại như: việc xây dựng điểm về mô hình xã, phường phù hợp với trẻ em (ở xã Nghĩa Dõng) thực hiện chậm; tiến độ nhập thông tin sổ hộ gia đình vào phần mềm hệ thống thông tin thống kê DSGĐTE còn chậm so với kế hoạch đề ra; việc quản lý, phối hợp giáo dục trẻ em hư hỏng ở cộng đồng khu dân cư chưa chặt chẽ.
4. Về VHTT - TT và truyền thanh

* VHTT-TT: Đã tổ chức nhiều hình thức hoạt động thông tin tuyên truyền phục vụ kịp thời cho các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Phối hợp với Liên đoàn lao động thành phố tổ chức đợt thi đua thực hiện nếp sống văn minh nơi công sở. Hoàn thành việc bình xét công nhận 85 cơ quan, đơn vị; 107 thôn, tổ dân phố và 18.289 hộ gia đình đạt chuẩn văn hoá năm 2005. Tổ chức và phối hợp tổ chức các Hội thi, hội diễn nghệ thuật, văn nghệ quần chúng, các giải thể dục - thể thao truyền thống được đông đảo quần chúng tham gia và đạt kết quả tốt.  Họat động thư viện thành phố và các điểm đọc tại các xã, phường tiếp tục được duy trì.

 Hoạt động VHTT-TT còn một số hạn chế là: việc thực hiện Dự án nâng cấp cải tạo di tích 68 chiến sĩ giải phóng và xây dựng các thiết chế văn hoá từ thành phố đến xã, phường chậm; một số  hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao ở cơ sở chưa đựơc thường xuyên và chưa thu hút mạnh mẽ lực lượng quần chúng nhân dân tham gia hưởng ứng; công tác phối hợp của các ngành liên quan trong việc quản lý, kiểm tra các dịch vụ văn hoá chưa chặt chẽ. 
* Truyền thanh: Thời lượng và chất lượng các trang tin, chương trình phát trên Đài truyền thanh thành phố và Đài phát thanh truyền hình Tỉnh ngày càng được nâng lên. Đã thực hiện 233 chương trình thời sự địa phương (với 2.010 tin và 236 bài, phóng sự). Duy trì thường xuyên chuyên mục “Vì sự tiến bộ của phụ nữ” và các chương trình thời sự của Đài truyền thanh cơ sở phát trên sóng Đài truyền thanh thành phố vào thứ Năm hàng tuần.

5. Công tác lao động - thương binh và xã hội 

Ước thực hiện huy động 86.140 ngày công lao động nghĩa vụ công ích, đạt 38,93% KH năm, giảm 9,56% so với năm 2005. Trong năm, lập thủ tục và đề nghị Sở LĐTB&XH giải quyết 145 hồ sơ chế độ chính sách, được tỉnh giải quyết 149 hồ sơ (113 HS năm 2006, 36 HS từ năm 2005 trở về trước). Xét duyệt cho 223 đối tượng  được hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ. Đã trợ cấp cho 80 cháu là học sinh Trung học cơ sở có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập THCS; hỗ trợ 627 triệu đồng cho 69 hộ nghèo cải thiện nhà ở. 

Dịp Tết Bính Tuất năm 2006 và Ngày thương binh-liệt sỹ 27/7, đã tổ chức tặng quà của Trung ương, tỉnh và thành phố cho các đối tượng chính sách, với tổng số tiền 993,49 triệu đồng (20.540 xuất quà). Đã hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 41 hộ gia đình chính sách có công cách mạng, với tổng kinh phí 299 triệu đồng. Phối hợp với UBMTTQVN thành phố tổ chức đợt quyên góp ủng hộ các gia đình bị nạn do cơn bão số 1 gây ra với số tiền 174,452 triệu đồng và 6.350 kg gạo. Thông qua Hội đồng tư vấn xét đưa 08 đối tượng nghiện ma tuý đi cai nghiện tập trung. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác LĐTB&XH còn một số hạn chế đó là: Huy động ngày công lao động nghĩa vụ công ích đạt thấp; việc thực hiện kế hoạch hỗ trợ cải thiện nhà ở cho hộ nghèo tiến hành chậm do các xã, phường khảo sát, thống kê, báo cáo danh sách hộ nghèo, hộ có nhà ở tạm bợ không chính xác; giải quyết việc làm chưa thật sự cơ bản, chưa chú trọng đúng mức đến việc đào tạo nghề và giới thiệu, xúc tiến việc làm.    

6. Về bảo hiểm xã hội  

Đã vận động thêm được 26 doanh nghiệp ngoài quốc doanh tham gia BHXH cho 176 lao động, nâng tổng số doanh nghiệp ngoài quốc doanh tham gia BHXH lên 117 đơn vị, với 1.343 lao động. Ước thực hiện thu BHXH là 8,915 tỷ đồng, đạt 100% KH năm, tăng 25,42% so với năm 2005; Chi trả cho các đối tượng 45,408 tỷ đồng, đạt 94,22% KH năm, tăng 15,65% so với năm trước. Tiếp nhận và giải quyết kịp thời cho 461 trường hợp hưởng 3 chế độ ngắn hạn.  

V- Về công tác quốc phòng – an ninh 

- Duy trì tốt chế độ trực SSCĐ và tăng cường kiểm tra trực SSCĐ ở xã, phường và các mục tiêu. Công tác tuyển quân năm 2006 đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao. Công tác huấn luyện, diễn tập, tập huấn, xây dựng lực lượng được tổ chức thực hiện kịp thời, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu đề ra và đạt chỉ tiêu trên giao; hiện nay tỷ lệ dân quân tự vệ đạt 2,42% so với dân số. Tổ chức đón tiếp 140 quân nhân xuất ngũ năm 2006 về địa phương. Hoàn chỉnh hồ sơ tuyển sinh quân sự năm 2006 cho 35 trường hợp. Tổ chức huy động quân dự bị giao nguồn huấn luyện cho các đơn vị. Tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho 100 đồng chí thuộc đối tượng 4, 285 đồng chí thuộc đối tượng 5 và cho 39 vị chức sắc tôn giáo.

- Tiếp tục duy trì và thực hiện tốt chương trình phối hợp giữa Công an và Cơ quan quân sự thành phố trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Tổ chức tốt đợt ra quân cao điểm tấn công phòng chống tội phạm, nhất là các ngày lễ, tết. Trong năm 2006, đã xảy ra 145 vụ vi phạm trật tự xã hội, đã điều tra làm rõ 112 vụ (đạt 77,24%), thu hồi 21 xe máy, 120 chỉ vàng, 267 triệu đồng tiền mặt và một số tài sản trị giá trên 550 triệu đồng trả cho người bị hại. 

Tiếp tục triển khai công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố; tổ chức đợt ra quân cao điểm thực hiện tháng ATGT quốc gia – tháng 9/2006. Đã tổ chức 2.335 lượt tuần tra kiểm soát giao thông; phát hiện 2.614 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ; xử lý hành chính 2.521 trường hợp, với số tiền 598 triệu đồng nộp vào ngân sách Nhà nước. Trong năm 2006, đã xảy ra 24 vụ tai nạn giao thông (16 vụ nghiêm trọng, 08 vụ ít nghiêm trọng), làm chết 16 người, bị thương nặng 10 người, ước tính thiệt hại về tài sản 45 triệu đồng (So với năm trước giảm 02 vụ nghiêm trọng, giảm 03 người chết); va quẹt 393 vụ, bị thương nhẹ 570 người; đã xử lý hành chính 373 vụ tai nạn va quẹt, với số tiền 108,45 triệu đồng. 

Nhìn chung, tình hình an ninh, chính trị  được giữ vững, trật tự an toàn xã hội tiếp tục ổn định; tuy nhiên, tội phạm về trật tự xã hội ở tuổi thanh thiếu niên diễn biến khá phức tạp, công tác đảm bảo an toàn giao thông đô thị chưa được tập trung đúng mức.

VI- Củng cố và xây dựng chính quyền

Đã phê duyệt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy của 13 phòng, ban; hoàn thành việc thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ năm 2006 tại các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường; giao chỉ tiêu biên chế năm 2006 cho 20 đơn vị hành chính, sự nghiệp. Tổ chức thành công đợt thi tuyển công chức xã, phường. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy các phòng, ban, bổ sung các chức danh còn thiếu ở một số đơn vị. Chuyển xếp lương kịp thời, đúng quy định cho cán bộ công chức ở các đơn vị hành chính, sự nghiệp và xã, phường theo các chức danh. Hoàn thành nhận xét đánh giá, phân loại CB-CC năm 2005. 

 Đã thành lập 10 Trung tâm học tập cộng đồng tại các xã, phường; Ban vận động thành lập Trung đoàn 120 Tây nguyên tại thành phố. Tổ chức 2 lớp tập huấn cho xã, phường theo Nghị định 290/2005/NĐ-CP và quy định chức năng, nhiệm vụ của thôn, tổ trưởng tổ dân phố. Đã hoàn thành lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước cho 56 cán bộ, công chức 10 xã, phường…

Ngoài ra, còn ban hành trên 215 Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, thay đổi thành viên trong các Ban chỉ đạo, Ban điều hành,... 

VII- Công tác nội chính 

1. Công tác Thanh tra

 Công tác thanh tra, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo đã được tập trung chỉ đạo thực hiện và đạt được nhiều kết quả. Đã tiếp 1.028 lượt công dân (so với năm trước tăng 55,1%); tiếp nhận và xử lý 1.253 đơn của 849 vụ, nội dung đơn phần lớn là tranh chấp đất đai, khiếu nại về bồi thường, GPMB và tái định cư. Đã giải quyết 102/144 vụ, đạt 70,8% so với số vụ thuộc thẩm quyền của thành phố; UBND xã, phường đã xem xét giải quyết 415 vụ, đạt 90% so với số vụ thuộc thẩm quyền. Đang xem xét giải quyết 42 vụ (Phòng TN-MT 14 vụ, BQL các DA ĐT –XD và PTQĐ 16 vụ, Thanh tra 06 vụ, Ban đền bù GPMB 02 vụ, Đội QLTTĐT 03 vụ và Công an 01 vụ).

Tuy nhiên, vẫn còn một số vụ khiếu nại, tố cáo của công dân chưa được giải quyết kịp thời, người khiếu nại còn phải đi lại nhiều lần, nhất là các vụ việc thuộc thẩm quyền của các phòng, ban chức năng; Thủ trưởng một số phòng, ban, UBND xã, phường chấp hành ý kiến chỉ đạo của trên về giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa nghiêm.

2. Công tác Tư pháp 

Đã tổ chức triển khai đầy đủ các văn bản Luật trong kế hoạch năm 2006; đã thẩm định trình cấp thẩm quyền ban hành 13 quy chế làm việc và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của 13 đơn vị; 166 quy ước thôn, tổ dân phố; tiếp nhận giải quyết trên 8.500 trường hợp đến chứng thực các loại giấy tờ theo quy định, tăng 4.000 trường hợp so với năm 2005; giải quyết 90 trường hợp cấp lại giấy khai sinh. Về công tác thi hành án dân sự, đã giải quyết xong 567/728 việc có điều kiện thi hành, đạt 77,88%; thu hồi 4,197/5,288 tỷ đồng, đạt 79,37% tổng số tiền có điều kiện thi hành.

Tuy nhiên, một số xã, phường chậm triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân, phương thức tuyên truyền chưa thật phù hợp; cán bộ Tư pháp ở xã, phường thường xuyên bị thay đổi nên giải quyết công việc cho công dân chậm so với yêu cầu.

   3. Công tác cải cách hành chính

Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, tập trung nhất là việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính thông qua phong trào thực hiện nếp sống văn minh đô thị.

Hoạt động Tổ "Một cửa" của UBND thành phố đạt nhiều kết quả, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và công dân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính. Đã hoàn thành phê duyệt và tổ chức thực hiện đề án "Một cửa" của 10 xã, phường. Trong năm 2006,  Tổ "Một cửa" của thành phố đã thụ lý 7.396 hồ sơ, gồm 899 HS năm 2005 chuyển sang và tiếp nhận mới 6.497 HS; đã xem xét giải quyết xong theo đúng giấy hẹn 6.722 hồ sơ (trong đó có 711 hồ sơ đương sự chưa đến nhận) và trả lại 112 hồ sơ vì không đảm bảo thủ tục hoặc hướng dẫn cho công dân bổ sung thủ tục; hiện có 562 hồ sơ đang thụ lý giải quyết (Phòng TN-MT 517 HS, phòng QLĐT 35 HS và phòng TC-KH 10 HS). 

Tuy nhiên, việc ứng dụng tin học trong công tác quản lý, theo dõi và giải quyết hồ sơ tại Tổ "Một cửa" chưa thực hiện được; việc giải thích, hướng dẫn của cán bộ-công chức ở Tổ "Một cửa" có việc chưa rõ ràng, cụ thể, có trường hợp phải bổ sung hồ sơ nhiều lần, nên có nhiều hồ sơ giải quyết trễ hẹn (370 hồ sơ) gây phiền hà cho người dân. 

4. Công tác phối hợp với Mặt trận và các Hội đoàn thể

Đã phối hợp chặt chẽ với UBMTTQVN thành phố và các Hội đoàn thể trong việc vận động toàn dân tham gia xây dựng phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – an ninh của địa phương, nhất là sự phối hợp giải quyết các vụ việc trực tiếp của dân. Đã ban hành các quy chế phối hợp giữa UBND với UBMTTQVN và các Hội đoàn thể thành phố, nhằm nâng cao hiệu quả công tác giám sát và xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh.

* Nhìn chung:  Trong năm 2006, UBND thành phố đã chủ động chỉ đạo điều hành và ban hành các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước đã đề ra và đạt nhiều kết quả quan trọng: Hầu hết các chỉ tiêu đề ra trong năm đều đạt và vượt; tốc độ tăng trưởng đạt ở mức khá và ổn định; giá trị sản xuất ở các ngành kinh tế chủ yếu đều tăng; tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện các biện pháp trong công tác phòng chống bệnh lở mồm long móng ở gia súc và dịch cúm gia cầm, không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn. Xây dựng cơ sở hạ tầng, đầu tư, nâng cấp chỉnh trang đô thị được chú trọng; Công tác quản lý đô thị và tài nguyên-môi trường có nhiều chuyển biến tích cực; tình trạng lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép từng bước được hạn chế, nhiều trường hợp vi phạm trên lĩnh vực này đều được phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời. 

Một số lĩnh vực VH-XH có nhiều tiến bộ; giáo dục, y tế thực hiện các chính sách đã đạt nhiều kết quả đáng kể; hoạt động văn hoá - văn nghệ, thể dục - thể thao, truyền thanh ngày càng được nâng cao về chất; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được tiếp tục nâng lên. Phong trào thi đua yêu nước trong CBCC, các tầng lớp nhân dân được tiếp tục khơi dậy và đạt được nhiều kết quả thiết thực góp phần củng cố thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

An ninh chính trị được củng cố, TT ATXH được giữ vững. Tổ chức thực hiện tốt tháng cao điểm thực hiện nếp sống văn minh và trật tự an toàn giao thông đô thị. Bộ máy chính quyền từ xã, phường đến thành phố được tiếp tục củng cố, kiện toàn; cải cách hành chính bước đầu đạt một số kết quả.

Thực hiện quy chế phối hợp giữa UBND với UBMTTQVN và các Hội đoàn thể thành phố đã phát huy được hiệu quả, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân tham gia tích cực vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, trong quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, vẫn còn một số mặt tồn tại, hạn chế, kết quả trên một số lĩnh vực chưa đạt theo yêu cầu đề ra, cụ thể như: Việc phát triển một số mặt hàng truyền thống chậm; chưa quy hoạch vùng chuyên canh sản xuất rau an toàn. Xây dựng các khu dân cư để đấu giá quyền sử dụng đất; tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm đều chậm, nguyên nhân chủ yếu là do vướng mắc trong công tác tái định cư phục vụ GPMB, giá cả của một số mặt hàng vật tư xây dựng tăng, cơ chế chính sách chưa phù hợp, chậm được điều chỉnh, bổ sung. Công tác quản lý đô thị, quản lý trật tự đô thị có mặt còn hạn chế, do phân cấp quản lý đô thị ở một số lĩnh vực còn chồng chéo, chậm được điều chỉnh, bổ sung. Việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính chậm chuyển biến. Văn hóa - Xã hội tuy có chuyển biến nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển chung của đô thị, một số chỉ tiêu trên lĩnh vực này chưa đạt theo kế hoạch đề ra; giải quyết việc làm, giảm nghèo chưa thật sự cơ bản. Công tác xem xét giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền và việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật chậm, thiếu cương quyết.

Công tác củng cố, kiện toàn bộ máy chính quyền từ thành phố đến xã, phường còn gặp không ít khó khăn về bố trí, sắp xếp, luân chuyển; năng lực điều hành một số cán bộ lãnh đạo còn hạn chế, nhất là năng lực quản lý đô thị; cải cách hành chính chưa thật toàn diện và chưa thật sự mạnh, nhất là ở cơ sở; kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa thật nghiêm.

B/ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KT-XH NĂM 2007



Năm 2007 là năm thứ hai của kế hoạch 5 năm 2006 – 2010, có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo đà để thành phố phát triển cao và bền vững; góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân và đạt được một số tiêu chí cơ bản để tiếp tục phát triển thành phố thành đô thị loại II vào năm 2010. 



I- Mục tiêu

 

- Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn bình quân giai đoạn 2001-2005, năm sau cao hơn năm trước.   



- Phát huy nội lực, khai thác tốt và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng CN-TTCN và TM-DV; tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư. Tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị. Nâng cao chất lượng các hoạt động VH-XH, tiếp tục cải thiện đời sống của nhân dân, giải quyết nhiều việc làm cho người lao động, giảm và tiến tới xóa hết các hộ nghèo (theo chuẩn mới); đẩy lùi các tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, TT ATXH.



II- Các chỉ tiêu KT-XH chủ yếu

- Tốc độ tăng GTSX (giá SS 94) của các ngành kinh tế chủ yếu từ   23,8 - 24,3%.



Trong đó :
+ Giá trị sản xuất CN-TTCN, XDCB          tăng từ 27,4 – 28,0%






. CN-TTCN 



   tăng từ 19,6 - 20,0%






. XDCB 



   tăng từ 39,3 - 40,0%





+ TM-Dịch vụ 



   tăng từ 23,5 – 24,5%





+ Nông nghiệp 



   tăng từ   5,5 -   6,0%


- Cơ cấu kinh tế :
  + Tỷ trọng CN-TTCN, XDCB từ                  41,0 – 41,5%






+  Tỷ trọng TM-Dịch vụ, vận tải từ  
     52,5 - 52,8%






+  Tỷ trọng Nông nghiệp từ
         
                  5,5 -   6,0%


- Tổng thu ngân sách nhà nước 133,53 tỷ đồng (tăng 13,7% so với ước thực hiện năm 2006).


- Tổng chi ngân sách nhà nước 114,257 tỷ đồng. 

  
- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giữ ổn định dưới  0,85%.


- Giảm hộ nghèo còn 6,0% (theo chuẩn mới). Cơ bản xoá hết nhà tạm.


- Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn dưới 10%.


- Phấn đấu 40% xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế.


- Tạo việc làm mới & tăng thêm việc làm cho 3.000 lao động, trong đó tạo việc làm mới cho 1.500 lao động.

  
- Có 80% gia đình, 70% thôn tổ dân phố, 100% cơ quan đạt tiêu chuẩn văn hoá. 20% thôn, tổ dân phố hoặc liên tổ dân phố có điểm sinh hoạt.


- Xây dựng 04 trường đạt chuẩn Quốc gia (THCS: Chánh Lộ, Nghĩa Dũng; Tiểu học Trần Phú; Mầm non 2/9).


- Cơ bản hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận-QSD đất vào cuối năm 2007.



III- Nhiệm vụ chủ yếu


1/ Phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp
Giá trị sản xuất CN-TTCN năm 2007 (giá SS 94): 400 tỷ đồng.


Đẩy nhanh tiến độ thi công cụm công nghiệp Thiên Bút, phấn đấu đến năm 2008 thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư lấp đầy 70% diện tích đất công nghiệp. Lập thủ tục xây dựng các điểm công nghiệp ở một số xã, phường nhằm thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư sản xuất để đẩy mạnh phát triển CN-TTCN.




Phát triển các loại hình kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể, củng cố và phát triển các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp theo hướng đổi mới trang thiết bị và công nghệ, tăng vốn kinh doanh, mở rộng quy mô sản xuất; phát triển thêm các cơ sở chế biến lương thực, thực phẩm, sửa chữa cơ khí...; xây dựng các làng nghề phát triển các mặt hàng truyền thống như: đường, kẹo đặc sản, thêu ren....tạo ra nhiều sản phẩm có sức cạnh tranh cao, đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất và tiêu dùng, nhằm thu hút và giải quyết được nhiều lao động có việc làm ổn định. 



2/ Phát triển thương mại - dịch vụ 




Tổng doanh thu TM-DV năm 2007 là 3.700 tỷ đồng (TM-DV: 3.500 tỷ đồng, vận tải: 200 tỷ đồng).

 


Huy động các nguồn lực để xây mới chợ rau quả thành phố, chợ đầu mối phía Tây Thành phố, các siêu thị vừa và nhỏ; nâng cấp mạng lưới chợ xã,  phường. Hoàn thành chuyển đổi mô hình quản lý chợ theo Quyết định số 830/QĐ-UBND ngày 07/4/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh. Phát triển và mở rộng thị trường trong và ngoài tỉnh nhằm tạo điều kiện thúc đẩy phát triển sản xuất - kinh doanh, thu hút nhiều lao động có việc làm mới.




Khuyến khích và phát triển các loại hình dịch vụ đảm bảo phục vụ các nhu cầu ăn, nghỉ, vui chơi, giải trí góp phần tăng thu ngân sách.




Phối hợp với các ngành của tỉnh và chủ đầu tư xây dựng các Trung tâm thương mại, siêu thị, …




Tăng cường công tác quản lý thị trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, chống kinh doanh trái phép, gian lận thương mại, trốn thuế và lưu thông hàng giả.



3/ Sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn 




Giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2007 (giá SS 94) 113 tỷ đồng (trồng trọt: 55 tỷ đồng, chăn nuôi: 58 tỷ đồng).




Thực hiện chuyển dịch cơ cấu trong nội bộ ngành theo hướng tăng tỷ trọng chăn nuôi. Phát triển kinh tế nông thôn, kinh tế hợp tác, kinh tế trang trại phù hợp với yêu cầu đổi mới nhằm từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế và giải quyết việc làm ở nông thôn. 




Áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ mới vào sản xuất tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về năng suất, chất lượng và hiệu quả nhằm đem lại hiệu quả cao trên một đơn vị diện tích, một đầu gia súc. Phấn đấu đạt năng suất lúa bình quân 60,5 tạ/ha, sản lượng thịt hơi xuất chuồng tăng 7 - 8%. 




Xây dựng vùng chuyên canh rau an toàn ở các xã Nghĩa Dõng, Nghĩa Dũng có quy mô từ 60 - 100 ha. Tiến hành thành lập mới HTX rau an tòan ở xã Nghĩa Dõng và mở rộng các điểm tiêu thụ nhằm phục vụ nhu cầu trên địa bàn, các khu Công nghiệp và khu kinh tế Dung Quất.




Chú trọng công tác thủy lợi, khai thác và sử dụng có hiệu quả các tuyến kênh mương nhằm đảm bảo nước tưới cho toàn bộ diện tích gieo trồng. 




Phát triển các ngành nghề dịch vụ, thương mại nông thôn nhằm chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang công nghiệp dịch vụ. Tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, từng bước xây dựng nông thôn mới và thực hiện đô thị hóa nông thôn theo quy hoạch.



4/ Tài chính, ngân sách 




Thu ngân sách đạt và vượt dự toán được giao. Khai thác tốt các nguồn thu, tập trung chỉ đạo thu từ qũy đất để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và phát triển kinh tế. 




Vận dụng và thực hiện linh hoạt cơ chế, chính sách tài chính tín dụng, đẩy mạnh việc huy động vốn đầu tư có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng, đào tạo bồi dưỡng thu hút cán bộ... nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng đã xác định.



Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước.
5/ Công tác xây dựng cơ bản, quản lý đô thị và tài nguyên - môi trường



 Tiếp tục đầu tư  xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật đảm bảo việc phát triển thành phố. Tập trung vào các công trình trọng điểm: Cụm công nghiệp Thiên Bút, dự án Thành Cổ - Núi Bút, Nghĩa địa thành phố, đường Chu Văn An, Phan Đình Phùng, Nguyễn Tự Tân, Đài truyền thanh, Trường tiểu học Lê Hồng Phong. Đồng thời, đẩy mạnh việc đầu tư xây dựng các hạng mục công trình theo kế hoạch đã đề ra.



Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng ở các tuyến đường đã hoàn thành; lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông. Tiếp tục thực hiện đề án kiên cố hóa trường học, triển khai thực hiện đề án các thiết chế văn hóa. Xây dựng trụ sở các cơ quan làm việc của thành phố và xã, phường, các điểm sinh hoạt, hội họp ở Thôn, Tổ dân phố. 




Tập trung chỉ đạo công tác bồi thường, giải tỏa để bảo đảm thực hiện các dự án, công trình đúng tiến độ. Tăng cường việc kiểm tra, giám sát các công trình nhằm tránh thất thoát, lãng phí trong xây dựng cơ bản.




Tiến hành khảo sát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chi tiết thành phố và quy hoạch mở rộng không gian của thành phố theo chỉ đạo của tỉnh. Hoàn thành quy hoạch chi tiết trung tâm xã ở hai xã Nghĩa Dõng và Nghĩa Dũng, phần còn lại của phường Nghĩa Chánh, Nghĩa Lộ và Quảng Phú.




Tăng cường công tác quản lý đô thị theo đúng quy hoạch được duyệt. Hoàn thành việc đánh số nhà, gắn biển tên đường, hẻm phố các đường phố đã xây dựng. Xây dựng các khu tái định cư và các khu dân cư phục vụ kịp thời cho đền bù, giải phóng mặt bằng và nhu cầu nhà ở cho nhân dân.





Nâng cao hiệu quả hoạt động của Đội quản lý trật tự đô thị thành phố và Tổ quản lý trật tự đô thị ở các xã, phường; Chấn chỉnh kịp thời việc lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè để kinh doanh trái phép. 




Tiếp tục thực hiện tốt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của thành phố giai đoạn 2006 – 2010; hoàn thành cơ bản việc cấp giấy CN QSD đất. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, kiên quyết xử lý việc lấn chiếm đất đai để xây dựng trái phép. 




Tăng cường công tác kiểm tra và có biện pháp khắc phục các điểm ô nhiễm môi trường trên địa bàn. Đẩy mạnh phong trào bảo vệ môi trường, trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, thảm cỏ để tạo cảnh quan đô thị. Phấn đấu 100% hộ gia đình xử lý rác thải đúng nơi quy định; Xây dựng hoàn thành 03 nhà vệ sinh công cộng của thành phố.



6/ Về văn hoá – xã hội



Chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học, rèn luyện đạo đức lối sống, giáo dục pháp luật cho học sinh trong tất cả các trường phổ thông, đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả việc “Chống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”. Tăng cường các hoạt động xã hội hóa để phát triển sự nghiệp giáo dục nhất là hệ Mầm non.




Củng cố và duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và THCS. 



Tiếp tục xây dựng và củng cố trường lớp, đảm bảo trang thiết bị đáp ứng yêu cầu giáo dục toàn diện cho học sinh. Tiếp tục xây dựng 04 trường đạt chuẩn Quốc gia (THCS: Chánh Lộ, Nghĩa Dũng; Tiểu học Trần Phú; Mầm non 2/9).




Thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân và các chương trình y tế Quốc gia; chủ động phòng ngừa dịch bệnh nhằm giảm tỷ lệ mắc và tử vong các bệnh truyền nhiễm. Nâng cao chất lượng y tế học đường và công tác quản lý đối với các hoạt động y dược tư nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm.




Đẩy mạnh thực hiện công tác truyền thông dân số-KHH gia đình và trẻ em, phấn đấu hạ thấp tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên dưới 6%. Giữ ổn định mức tăng dân số tự nhiên dưới 0,85%.




Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao, thông tin, truyền thanh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Thành phố, đảm bảo nhu cầu hưởng thụ văn hóa đa dạng ngày càng tăng của nhân dân.




Tiếp tục thực hiện xây dựng gia đình, khu dân cư, thôn, tổ dân phố xã, phường, cơ quan văn hóa. Phấn đấu có 80% gia đình, 70% thôn, tổ dân phố, 100% cơ quan đạt tiêu chuẩn văn hóa. 




Đẩy mạnh công tác xã hội hóa thể dục thể thao, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất đưa phong trào thể dục thể thao phát triển toàn diện nhằm tạo khí thế sôi nổi, rộng khắp, trong việc rèn luyện nâng cao sức khoẻ cho các tầng lớp nhân dân.




Tăng cường đầu tư xây dựng hệ thống phát thanh - truyền thanh của thành phố và hệ thống truyền thanh của xã, phường; Nâng cao chất lượng các tin bài, chuyên mục, chuyên trang, trang tin; Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền trực quan, thông tin, cổ động; chú trọng hình thức tuyên truyền trên các đường phố và đưa thông tin đến từng thôn, tổ dân phố.




 Đaåy mạnh việc xây dựng các dự án, tạo điều kiện cho người nghèo thoát nghèo một cách cơ bản, nâng mức sống của đại bộ phận dân cư từ trung bình trở lên. Phấn đấu đến cuối năm 2007 tỷ lệ hộ nghèo còn 6,0%, cơ bản thực hiện hoàn thành kế hoạch cải thiện nhà ở cho các gia đình chính sách, các gia đình hộ nghèo chưa có nhà ở hoặc nhà ở còn tạm bợ. Quan tâm thực hiện tốt chính sách ưu đãi đối với người có công và CSXH.




Khảo sát, thống kê lao động trong độ tuổi chưa có việc làm, chưa được đào tạo nghề để có biện pháp, kế hoạch đào tạo và giải quyết việc làm cho 3.000 lao động (tạo việc làm mới cho 1.500 lao động).




Thu BHXH đạt kế hoạch, mở rộng diện thu BHXH ở các doanh nghiệp ngoài quốc doanh theo quy định, thực hiện tốt chính sách BHXH.


7/ Công tác nội chính: Tiếp tục giữ ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Phát triển kinh tế xã hội phải đi đôi với củng cố quốc phòng-an ninh, xây dựng vững chắc nền quốc phòng toàn dân. Trong bố trí các công trình xây dựng phải chú ý đến yếu tố quốc phòng tạo thành các cụm dân cư, các cơ quan, xí nghiệp ... liên hoàn có thể ứng cứu lẫn nhau. Giáo dục thế hệ thanh niên thực hiện tốt Luật nghĩa vụ quân sự, bảo đảm cho thanh niên lên đường nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu trên giao.

Đẩy mạnh đấu tranh ngăn ngừa và tấn công tội phạm, bảo đảm giữ vững trật tự trị an và ATXH. Xây dựng các điển hình xã, phường về thực hiện công tác an ninh chính trị, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng trước âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Xây dựng và củng cố lực lượng công an cơ sở, dân quân tự vệ, lực lượng bảo vệ cơ quan, xí nghiệp đủ mạnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ an ninh quốc phòng trong thời kỳ cách mạng mới.



IV- Các giải pháp chủ yếu 



1/ Chú trọng đến công tác quy hoạch; xây dựng, điều chỉnh bổ sung kịp thời các quy hoạch tổng thể, quy hoạch ngành và quy hoạch chi tiết làm cơ sở định hướng đầu tư phát triển phù hợp với từng ngành, từng vùng.



2/ Phát huy sức mạnh tổng hợp của các thành phần kinh tế cho phát triển CN-TTCN, TM-DV. Ưu tiên thực hiện các dự án đầu tư về sản xuất CN-TTCN, TM-DV, trợ giúp tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển, mở rộng việc thu hút đầu tư của các thành phần kinh tế trong và ngoài Thành phố vào đầu tư xây dựng và khai thác các công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.



3/ Huy động mạnh mẽ các nguồn lực tài chính để xây dựng và phát triển đô thị: Tranh thủ các nguồn vốn, kể cả nguồn vốn tín dụng, nguồn vốn từ các chương trình dự án quốc gia, các nguồn vốn có tính chất tài trợ, coi trọng việc khai thác nguồn lực tại chỗ, chủ yếu từ quõy đất, huy động thật tốt các nguồn thu từ thuế, phí, lệ phí vào ngân sách và các khoản đóng góp từ nhân dân để đầu tư có trọng điểm vào các mục tiêu phát triển kết cấu hạ tầng, phúc lợi xã hội. 



4/ Tăng cường quản lý thu, chi ngân sách; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế – xã hội, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của các tổ chức và công dân, góp phần phòng, chống lãng phí trong sản xuất và tiêu dùng, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng các nguồn lực của địa phương.



5/ Chú trọng công tác bảo vệ môi trường đô thị, xử lý nước thải, rác thải, bụi, tiếng ồn... nhất là ở các cơ sở sản xuất công nghiệp, bệnh viện, khu đô thị.



6/ Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về chính sách lao động-việc làm và thị trường. Tăng cường cơ sở vật chất ngành y tế, nâng cao y đức, mở rộng diện bảo hiểm y tế tự nguyện.



7/ Thực hiện tốt đề án công tác cán bộ đến năm 2010 đã được phê duyệt. Tiếp tục thực hiện chính sách thu hút cán bộ giỏi về công tác tại thành phố, xã, phường. Coi trọng việc tiêu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức theo chức danh và nghiệp vụ chuyên môn. Rà soát, chọn nguồn cán bộ đào tạo đúng quy hoạch, phù hợp với yêu cầu phát triển của Thành phố. Hàng năm dành một phần ngân sách phù hợp để phục vụ cho việc đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ.



8/ Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính theo hướng tinh gọn, trong sạch, có đủ phẩm chất và năng lực phục vụ nhân dân. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính Nhà nước và chế độ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu trong cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt cơ chế “Một cửa” ở các cấp. 



9/ Phát động mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước trong tất cả các ngành, các cấp; tạo ra khí thế thi đua sôi nổi và đều khắp, thúc đẩy sự nghiệp kinh tế – xã hội phát triển, củng cố quốc phòng và an ninh.

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch Nhà nước năm 2006 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007 của UBND thành phố Quảng Ngãi./.

  Nơi nhận : 



                                 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
- UBND tỉnh;         

   CHỦ TỊCH                                                                       

- TTTU, HĐND T.Phố; 
                                        

- CT, các  PCT. UBND T.Phố; 

- Mặt trận và Hội - đoàn thể;

          (Đã ký)

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc T.Phố;

- UBND 10 xã, phường;

- VP: CPVP, CV;
                                  Lê Mỹ Liên

- Lưu: VT.
                                                                       

B/cáo
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